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HbA1c không tối ưu (>6,5%). Tuy nhiên so số lượng 
ca mắc mới các biến chứng còn nhỏ nên sự khác biệt 
chỉ có ý nghĩa thống kê đối với tỷ lệ mắc mới bệnh 
võng mạc. 

Kiểm soát tốt huyết áp và lipid máu có liên quan 
rõ rệt chủ yếu với các biến chứng mạch máu lớn. Tuy 
nhiên, do thờ gian theo dõi chỉ có 12 tháng, số bệnh 
nhân có biến chứng nhỏ lên mối liên quan chỉ có ý 
nghĩa thống kê giữa huyết áp và biến chứng nặng về 
mạch máu lớn, mối liên quan với lipid máu ở mức ý 
nghĩa thống kê ranh giới. 

Glucose, huyết áp và lipid máu là các yếu tố nguy 
cơ của các biến chứng đái tháo đường đã được chứng 
minh trong các nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới như 
UKPDS. Mặt khác, cần nhận thấy rằng ngay cả ở 
những bệnh nhân có mức đường máu và HA được 
kiểm soát ở mức tối ưu thì các biến chứng vi mạch 
vẫn xả ra. Do vậy cần đạt được mức HbA1c gần với 
bình thường nhất có thể mà không gây tai biến hạ 
glucose máu nặng. 

Kết luận 
Các biến chứng ở bệnh nhân ĐTĐ týp 2 có tỷ lệ 

cao, kể cả ở những bệnh nhân mới được chẩn đoán 
§T§.  

Các biến chứng ĐTĐ tiếp tục xuất hiện dù đã có 
cải thiện rõ rệt về glucose máu, HA và lipid máu. Có 
mối liên quan rõ rệt giữa kiểm soát glucose máu với 
biến chứng mạch máu nhỏ, và giữa kiểm soát HA, 
lipid với các biến chứng mạch máu lớn. 
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Sử dụng phương pháp đo áp lực trong sọ 

để theo dõi và điều trị chấn thương sọ não nặng 
 

Đồng Văn Hệ, Lý Ngọc Liên và cộng sự 
 
Tóm tắt 
Mục đích: đánh giá hiệu quả việc sử dụng phương 

pháp đo áp lực trong sọ để điều trị và theo dõi chấn 
thương sọ não nặng. 

Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu 
dựa vào 15 bệnh nhân chấn thương sọ não nặng đã 
được đo áp lực trong sọ tại Bệnh viện Việt Đức từ 
tháng 11/2008 tới tháng 5/2009. Tất cả 15 bệnh nhân 
đều được đo áp lực trong sọ tại Khoa Hồi sức hay 
phòng mổ. Bệnh nhân được theo dõi áp lực trong sọ 
liên tục nhờ hệ thống monitoring. Khi áp lực cao trên 
20mmHg thì điều chỉ điều trị, hay chụp lại cắt lớp, 
hoặc mổ. Hệ thống đo áp lực trong sọ được giữ tới khi 
áp lực trong sọ trở về bình thường. Đánh giá hiệu quả 
sử dụng dụng cụ đo áp lực trong sọ, biến chứng, nguy 
cơ của dụng cụ đo. 

Kết quả: Tổng số 15 bệnh nhân đã được áp dụng 
phương pháp theo dõi này: 10 nam và 5 nữ. Tuổi cao 
nhất 61 và thấp nhất 13. Tất cả 15 trường hợp đều đo 
được áp lực trong sọ, 5 trường hợp đo được áp lực tưới 
máu não. áp lực cao nhất là 45mmHg và thấp nhất 

khi đo là 16 mmHg. Hai bệnh nhân áp lực tăng cao 
được chụp cắt lớp vi tính và mổ. 3 bệnh nhân tử vong 
(20%) và sống 12 (80%). Cả 3 bệnh nhân tử vong 
đều có áp lực trong sọ cao hơn 40mmHg. Không có 
biến chứng nhiễm trùng, chảy máu hay biến chứng 
khác liên quan tới dụng cụ đo áp lực. 

Kết luận: 
Đo áp lực trong sọ để theo dõi và điều trị chấn 

thương sọ não nặng là phương pháp an toàn, hiệu 
quả. 

Từ khoá: đo áp lực trong sọ, chấn thương sọ não 
nặng. 

Summary 
Obective: Assesment of measurement of 

intracranial pressure in the treatment of severe head 
injury. 

Patients and methode: Prospective study with 15 
patients who were treated in the ICU of VietDuc 
Teaching Hospital from 11/2008 to 5/2009. All 15 
patients have had ICP minitoring. When ICP was ≥ 
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20mmHg, the treatment was changed or another 
cerebral ctscan was done or the intracranial 
hemotoma was removed. The result of treatment was 
analyzed and the complication of ICP was discussed.  

Results: The ICP of 15 patients were measured 
and monitored: 10 men and 5 women, age from 13 to 
61 year olds. The ICP of 4 patients were > 40mmHg, 
3 among them die. 2 patients were operated because 
of high ICP. There were no complication related to 
measurement of ICP 

Conclusion: The measurement of ICP for severe 
head injury was useful and safe. 

Keywords: measurement of intracranial pressure, 
severe head injury 

Đặt vấn đề 
Đo áp lực trong sọ ở bệnh nhân chấn thương sọ 

não nặng (CTSNN) là thủ thuật được chỉ định một 
cách hệ thống ở các trung tâm phẫu thuật thần kinh 
và hồi sức thần kinh của các nước phát triển. Phương 
pháp đo áp lực trong sọ (ALTS) có giá trị lớn trong 
đánh giá áp lực trong sọ. Nó cho phép theo dõi áp lực 
trong hộp sọ ở bất kỳ thời điểm nào. Hơn nữa còn cho 
phép điều trị nếu hút được nước não tủy qua ống dẫn. 
Tuy nhiên, phương pháp này chưa được áp dụng ở 
các nước nghèo vì giá thành dụng cụ quá cao, và 
biến chứng nhiễm khuẩn. Tại Bệnh viện Việt Đức, 
chúng tôi bắt đầu tiến hành đo áp lực trong sọ ở bệnh 
nhân chấn thương sọ não nặng từ tháng 11/2009. 
Mục đích của đề tài này là đánh giá hiệu quả việc sử 
dụng phương pháp đo áp lực trong sọ ở bệnh nhân 
CTSNN. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu dựa vào 15 bệnh nhân CTSNN được 

điều trị Khoa Phẫu thuật Thần kinh và Khoa Hồi sức 
tích cực, Bệnh viện Việt Đức. Trong số đó có 10 nam 
và 5 nữ. Tuổi ít nhất là 13, nhiều nhất là 61. Tất cả 15 
bệnh nhân đều hôn mê (Bảng 1). Liệt nửa người 3 
bệnh nhân, đồng tử dãn 2 bên 3 bệnh nhân, đồng tử 
dãn một bên 4 bệnh nhân. 

Bảng 1. Tình trạng tri giác của bệnh nhân trước 
khi đo ICP: 

 
Tri giác GCS = 8 GCS = 7 GCS = 5 GCS = 4 

Số bệnh nhân 2 4 4 5 
 
Tất cả 15 bệnh nhân đều có tổn thương rõ trên 

chụp cắt lớp vi tính ngay từ lần chụp đầu tiên (Bảng 2). 
Bảng 2. Tổn thương trên cắt lớp vi tính: 
 

Tổn thương CM 
DMM 

Dập não, máu 
tụ trong não 

Máu tụ 
DMC 

Máu tụ 
NMC 

Số bệnh nhân 15 12 8 5 
 
CMDMM-chảy máu dưới màng mềm; DMC-dưới 

màng cứng; NMC-ngoài màng cứng. 
Dụng cụ sử dụng để đo ICP là dụng cụ của 

Integra(Camino). Bộ dụng cụ bao gồm khoan chuyên 
dụng, đầu cather đặt vào trong não thất, hoặc trong 
nhu mô não, dụng cụ cố định vào xương sọ và máy 
đo ICP. Kỹ thuật đặt dụng cụ đo ICP đơn giản. Mổ để 

đặt dụng cụ đo ICP tại phòng Hồi sức tích cực 14 
bệnh nhân, và tại phòng mổ 1 bệnh nhân. Gây tê tại 
chỗ hoặc gây mê toàn thân. Rạch da 0,5-1cm vùng 
trán bên phải, cách đường giữa 2cm, cách gốc mũi 7-
8cm. Khoan sọ bằng đầu mũi khoan riêng (dùng 1 
lần, kích thước bằng với dụng cụ cố định vào xương 
sọ, đầu cather). Đặt đầu cather vào trong nhu mô 
não, hoặc não thất, cố định vào xương sọ. Đóng da. 
Nối đầu còn lại của cather với máy đo ICP. Đo áp lực 
tưới máu não (CPP) bằng cách đặt catether vào động 
mạch, nối với máy đo CPP. Ghi nhận áp lực trong sọ 
ICP là số đo cao nhất ổn định (không thay đổi trong 
khoảng thời gian 5 phút) và áp lực tưới máu não CPP 
là số đo thấp nhất ổn định. Nhiều bệnh nhân có số đo 
ICP rất cao ngay khi đặt catether vào trong nhu mô 
não. Chúng tôi thường rút ra, đặt ngay lại và sau vài 
phút mới ghi nhận số đo áp lực trong sọ. 

Trong số 15 bệnh nhân có 13 trường hợp áp lực 
đo được cao hơn 20mmHg (Bảng 3), còn 3 bệnh nhân 
áp lực dưới 20mmHg. Trên 20mmHg được coi là tăng 
áp lực trong sọ. Có 5 bệnh nhân đo được áp lực tưới 
máu não (CPP).  

Bảng 3. áp lực trong sọ khi mới đặt dụng cụ đo 
ICP: 

 

áp lực trong 
sọ 

<20mmHg 20-
30mmHg 

30-
40mmHg >40mmHg 

Số bệnh 
nhân 2 4 5 4 

 
Bệnh nhân được tiếp tục điều trị và theo dõi ICP 

theo thời gian thực. Khi áp lực trong sọ tăng trên 
20mmHg thì sẽ điều chỉnh thuốc để hạ áp lực như 
tháo nước não tủy, nâng cao đầu, hạ sốt, 
Manitol20%, lợi tiểu... Chụp CLVT kiểm tra nếu ICP 
tăng cao liên tục, hay đồng tử giãn, tri giác xấu hơn... 
Dụng cụ đo sẽ tháo ra sau khi ICP dưới 20 mmHg 
trong 3 ngày liên tục. Bệnh nhân để ICP ngắn nhất 5 
ngày, dài nhất 14 ngày. Không có trường hợp nào bị 
viêm màng não sau đặt ICP hay sau mổ. Không có 
biến chứng liên quan tới đặt dụng cụ đo ICP như 
nhiễm trùng tại vết mổ, chảy máu tại ổ mổ, rò nước 
não tủy... 

Trong số 15 bệnh nhân có 3 bệnh nhân phải mổ 
lấy máu tụ (2 trong số đó mổ sau khi đo ICP), 12 
bệnh nhân điều trị nội đơn thuần. Kết quả có 3 bệnh 
nhân tử vong, chiếm 20% và sống 12 bệnh nhân 
(80%). Trong số 12 bệnh nhân sống đã kiểm tra 6 
bệnh nhân sau khi ra viện 3 tháng: 4 bệnh nhân hồi 
phục, 2 bệnh nhân còn cần người giúp đỡ khi sinh 
hoạt. 

Bàn luận 
Nguy cơ của chấn thương sọ não kín là tăng áp 

lực trong sọ và khi áp lực trong sọ quá cao sẽ chèn 
ép, gây tụt kẹt và bệnh nhân hôn mê, dẫn tới tử vong. 
Mục đích của điều trị chấn thương sọ não là: giảm, 
phòng tránh tăng áp lực trong sọ và tăng lưu lượng 
tưới máu não, tăng oxy và dinh dưỡng tới não. Kiểm 
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soát được áp lực trong sọ sẽ đạt được cả hai mục đích 
trên. Trước đây, đáng giá áp lực trong sọ chủ yếu dựa 
vào lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp tính. Tuy 
nhiên khi bệnh nhân nặng hơn, tri giác xấu hơn, bệnh 
nhân hôn mê sâu có thể đã quá muộn, hoặc khối 
choán chỗ trong sọ to hơn trên chụp CLVT cũng là 
quá muộn. Khi đó, dù can thiệp điều trị theo phương 
pháp nào cũng ít mang lại kết quả. Hay bệnh nhân có 
khối máu tụ không to hơn mà áp lực trong sọ vẫn 
tăng. Do đó, chỉ khi đánh giá áp lực trong sọ sớm thì 
mới có thể điều trị hiệu quả. Đo áp lực trong sọ đánh 
giá chính xác và nhanh chóng tình trạng bệnh nhân. 
Chúng ta có thể thấy được chính xác sự thay đổi của 
áp lực trong sọ nhờ hệ thống đo ICP. Chúng tôi đã đo 
áp lực trong sọ ở 15 bệnh nhân hôn mê (Bảng 1), 9 
trong số đó hôn mê sâu, và tất cả bệnh nhân đều có 
tổn thương rõ trên CLVT sọ não (Bảng 2). Như vậy, 
100% trường hợp đều đo được áp lực trong sọ. Phẫu 
thuật đặt tiến hành đơn giản, có thể tiến hành ngay tại 
Khoa Hồi sức, hoặc trong phòng mổ. Hầu hết bệnh 
nhân đều thở máy nên không cần gây tê. Thời gian 
mổ dao động 15-30 phút. Không có biến chứng trong 
và sau khi mổ. Trước đây nhiều tác giả không ủng hộ 
phương pháp này vì nguy cơ nhiễm khuẩn. Nhưng 
chúng tôi không gặp trường hợp nhiễm khuẩn nào 
trong số 15 bệnh nhân trên. Điều đó chứng tỏ đây là 
phương pháp an toàn.  

Chấn thương sọ não kín nguy hiểm khi áp lực 
trong sọ tăng cao. 13/15 bệnh nhân có tăng áp lực 
trên 20mmHg (Bảng 3). Trong đó có 4 trường hợp áp 
lực cao trên 40mmHg, và 1 trong số đó áp lực tăng 
trên 60mmHg. Cả 3 trường hợp tử vong đều có áp lực 
cao trên 40mmHg. Tỷ lệ chết tỷ lệ thuận với áp lực 
trong sọ: áp lực trong sọ càng cao thì tỷ lệ chết càng 
cao. Mục đích chủ yếu của điều trị chấn thương sọ 
não kín là hạ áp lực trong sọ xuống dưới 20mmHg. 
Chính vì vậy, khi theo dõi liên tục áp lực trong sọ cho 
phép chúng ta đánh giá ngay hiệu quả của việc dùng 
thuốc. Ví dụ, điều chỉnh kiểu thở máy, sử dụng 
manitol20%, thuốc lợi tiểu, chọc tháo nước não tủy.. 
sẽ làm thay đổi ngay áp lực trong sọ. Nếu sự áp lực 
trong sọ giảm, chúng ta tiếp tục điều trị, ngược lại áp 
lực không giảm hay tăng, sẽ thay đổi điều trị. Trường 
hợp áp lực tăng cao, chụp cắt lớp vi tính kiểm tra hay 
chỉ định mổ. Dựa vào áp lực trong sọ tăng mà chúng 
tôi chỉ định mổ 2 bệnh nhân. Trường hợp thứ nhất là 
áp lực tăng cao trên 40mmHg, chụp CLVT lần 2 và 
khối máu tụ to hơn, mổ cấp cứu lấy máu tụ. Kết quả 
bệnh nhân tốt. Trường hợp thứ 2 là áp lực tăng dần từ 
25mmHg lên 40mmHg. Chụp CLVT thấy khối máu tụ 
nhỏ hơn, tri giác ổn định, GCS 6. Chúng tôi chỉ định 
mổ vì áp lực trong sọ tăng dần. Bệnh nhân tỉnh táo 
hoàn hoàn sau mổ 3 tuần.  

Trong số 15 bệnh nhân có 2 trường hợp dẫn lưu 
được nước não tủy qua cather. Khi áp lực trong sọ 
tăng thì rút bớt nước não tủy. Cả hai bệnh nhân này 
đều có kết quả tốt. Một số tác giả như Sosan chỉ định 
mổ giải tỏa não nếu ICP tăng trên 20mmHg trong thời 

gian hơn 20 phút, mặc dù không có khối máu tụ trong 
sọ. Đó là chỉ định mổ giải phóng chèn ép 
(decompression craniectomy) và kết quả đạt được rất 
khả quan. 

5 bệnh nhân đo được áp lực tưới máu não CPP. 
Hai trong số đó có áp lực tưới máu não trên 70mmHg. 
Hai bệnh nhân khác có CPP dưới 60mmHg và cả 2 
bệnh nhân này đều tử vong. Howells, Elf, Ware…đều 
cho rằng, nên giữ ICP < 20mmHg và CPP > 70mmHg 
trong điều trị chấn thương sọ não nặng. Với điều kiện 
đó sẽ làm giảm nguy cơ tử vong và tăng khả năng hồi 
phục sau điều trị. Trường hợp còn lại có CPP dao 
động 50-60 mmHg là bệnh nhân 13 tuổi. Đối với trẻ 
em thì giới hạn cho phép của CPP thấp hơn [2]. Theo 
Carter và cộng sự: ICP và CPP là hai yếu tố rất quan 
trọng trong tiên lượng chấn thương sọ não nặng.  

Tóm lại, tất cả 15 bệnh nhân đều đo được áp lực 
trong sọ. Khi áp lực cao trên 20mmHg, sẽ thay đổi 
điều trị như nâng đầu cao, hạ sốt, tăng an thần, dãn 
cơ, tăng thông khí nhẹ, truyền manitol20%, lợi tiểu, 
chụp CLVT, rút bớt nước não tủy hay mổ lấy máu tụ, 
giảm áp... Kết quả có 3 trường hợp tử vong (20%), 
thấp hơn có ý nghĩa so với tỷ lệ tử vong 40-45% 
(Bệnh viện Việt Đức 2003,2004). 

Kết luận 
Đo áp lực trong sọ ICP là phương pháp an toàn, 

hiệu quả trong điều trị và theo dõi chấn thương sọ 
não nặng. Bước đầu đã cải thiện đáng kết quả điều trị 
chấnd thương sọ não nặng tại Bệnh viện Việt Đức. 
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